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TÓM TẮT  
Nghiên cứu hồi cứu 123 bệnh nhân (BN) chấn thương kèm nhiễm HIV, tuổi từ 16 - 60, trong đó 

113 nam (91,9%), 10 nữ (8,1%). Chấn thương gặp chủ yếu ở chi (49,6%), sọ não - hàm mặt: 29,3%, 
đa chấn thương: 12,2%, bụng: 4,1%, ngực và cột sống: 2,4%. 62 BN (50,4%) được phẫu thuật trong 
cấp cứu, 61 BN điều trị bảo tồn (49,6%). Tử vong tại viện 8 trường hợp (6,5%). Tất cả BN đều bị đa 
chấn thương và chấn thương sọ não.   

* Từ khóa: Chấn thương; Nhiễm HIV. 
 

Remarks on positive HIV trauma patients treated 
at VietDuc Hospital from 2007 to 2009 

 

SUMMARY 
During a period between 2007 and 2009, there were 123 seropositive trauma patients, ages from 

16 to 60 treated in the Department of Septic Surgery, including 113 men (91.9%), and 10 women 
(8.1%). The body injured parts were mostly extremities in 49.6%, head and maxillofacial in 29.3%, 
multi-injuries in 12.2%, abdominal in 4.1%, chest and cervical spinal in 2.4%. There were 62 patients 
(50.4%) needed surgical treatment, almost on emergency and 61 patients (49.6%) treated by 
medicine. The mortality was 6.5%, they were all multi-trauma and head injury related. 

* Key words: Trauma; Positive HIV infection. 
   

Đặt vấn đề 
 

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 40 
triệu BN nhiễm HIV, trong đó gần 10 triệu 
người tử vong có liên quan đến HIV/AIDS [8, 

9]. ở Việt Nam, cứ mỗi 15 phút có thêm một 

người nhiễm HIV, chủ yếu là người trẻ.  

Là trung tâm ngoại khoa tuyến cuối, 
Bệnh viện Việt Đức khám cấp cứu nhiều 
trường hợp BN ngoại khoa. Do hiện nay     
số người nhiễm HIV tăng nhiều, nên số BN 
nhiễm HIV vào khám, chữa bệnh tại đây 

tăng cao, trong đó có nhiều BN chấn 

thương. Tuy nhiên, kinh nghiệm xử trí và 

chăm sóc BN nhiễm HIV chấn thương còn 

hạn chế.  

 Mục đích của đề tài: Đ¸nh giá tình hình 

xử trí BN HIV chấn thương trong ngoại khoa, 

qua đó rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao 

chất lượng chăm sóc và điều trị BN nói 

chung, đặc biệt là BN chấn thương nhiễm 

HIV nói riêng.  
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ĐèI TƯỢNG và phương pháp  nghiên cứu 
 

1. Đối tượng nghiên cứu. 
123 BN HIV chấn thương điều trị tại Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Việt Đức. 

Trong đó 113 nam (91,9%), 10 nữ (8,1%), tỷ lệ nam/nữ: 9/1. Lứa tuổi gặp nhiều nhất: từ 20 - 
30, trung bình 25,4 tuổi. 

Thời gian: từ 2007 - 2009. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Nghiên cứu tiến cứu. Tình trạng nhiễm HIV được khẳng định bằng xét nghiệm chiến lược 3 

(xét nghiệm miễn dịch men Elisa loại Gemscreen-Biorad; Elisa HIV Organon và MEIA; 
Axsym - Abbott) và xét nghiệm tế bào lympho T. 

Xử lý số liệu bằng chương trình SPSS 13.0. 

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Bảng 1: Tổn thương và điều trị. 

         PhƯƠNG PHÁP  
                  ĐIÒU TRỊ 
 

Tổn thương 

 

Phẫu 
thuật 

 

Bảo        
tồn 

 

n = 123

 

Đa chấn thương 8 (53,3%) 7 (46,7%) 15 

Chấn thương sọ não - 
hàm mặt 

3 (8,3%) 33 (91,7%) 36 

Chấn thương ngực 3 0 3 

Chấn thương bụng 2 (40%) 3 (60%) 5 

Chấn thương cột sống 0 3 3 

Chấn thương chi - 
phần mềm 

46 (75,4%) 15 (24,6%) 61 

 

50,4% BN được điều trị phẫu thuật, trong đó BN chấn thương ngực, chấn thương chi - 

phần mềm và đa chấn thương phải phẫu thuật chiếm tỷ lệ cao, trong khi nhóm BN chấn 

thương sọ não - hàm mặt cú tỷ lệ phẫu thuật thấp (8,3%). 

1. §ặc điểm xét nghiệm cận lâm sàng. 

Bảng 2: Xét nghiệm CD4 (82 BN = 66,7%). 

TỔN THƯƠNG < 200 TẾ BÀO > 200 TẾ BÀO n = 82

Đa chấn thương 6 (50%) 6 (50%) 12 

Chấn thương sọ 
não - hàm mặt 

16 (69,6%) 7 (30,4%) 23 

Chấn thương ngực 2  2 

Chấn thương bụng 3  3 
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Chấn thương cột 
sống 

2 1 3 

Chấn thương chi - 

phần mềm 

21 (53,8%) 18 (46,2%) 39 

BN có chỉ số CD4 < 200 tế bào chiếm tỷ lệ cao (61%), tuy nhiên những BN này không có 

các biểu hiện của suy giảm miễn dịch như nhiễm trùng cơ hội. Chụp X quang phổi không có 

tổn thương.  

Trong 41 trường hợp không được xét nghiệm CD4, 42,5% cú lympho < 1.000/mm3. 

63 BN (51,2%) kèm HCV (+), 10 BN (14,6%) kèm HBV (+). 

Xét nghiệm công thức máu, chức năng gan, thận không khác biệt so với BN chấn thương 

không kèm nhiễm HIV. 

2. Kết quả điều trị. 

* Biến chứng sau phẫu thuật (23 BN = 18,7%):   

Biến chứng gặp nhiều nhất là nhiễm khuẩn vết mổ (16,3%), trong đó BN có DC4 < 200 tế 
bào có tỷ lệ nhiễm khuẩn thấp hơn BN có tỷ lệ DC4 > 200 tế bào. 3 BN chảy máu sau phẫu 

thuật gãy xương, 1 phải mổ lại khâu cầm máu, 2 băng ép.  

Bảng 3: Kết quả điều trị phân tích theo nhóm. 

Tổn            
thương 

Ra         
việN 

NẶNG,      
XIN VÒ 

Tử 
vong n = 123

Đa chấn thương 13        
(86,6%) 

1          
(6,7%) 

1  
(6,7%)

15 

Chấn thương sọ 
não - hàm mặt 

30 
(83,33%) 

6 
(16,67%) 

 36 

Chấn thương 
ngùc 

3   3 

Chấn thương 
bông 

5   5 

Chấn thương 
cột sống 

3   3 

Chấn thương chi 
- phần mềm 

61   61 

 

Bảng 4: Kết quả điều trị theo xét nghiệm CD4. 

Kết quả 
điều trị 

< 200 TẾ 
BÀO 

> 200 
TẾ BÀO 

n = 82

Ra viện 45 31 76 

Nặng, xin về 4 1 5 

Tử vong 1   

 4 



tạp chí y - dược học quân sự số chuyên đề ngoại bụng - 2011 
 

Trong 8 BN nặng và tử vong, 6 chấn thương sọ não - hàm mặt, 2 đa chấn thương. 5 BN 
cã CD4 < 200 tế bào. 

 

Bàn luận 
 

Trên thế giới, do người nhiễm HIV tăng, nên số BN nhiễm HIV đến khám và điều trị tại 

bệnh viện tăng. Trong cấp cứu, số BN chấn thương kèm nhiễm HIV cũng tăng cao. Nghiên 

cứu năm 1987 tại Baltimore cho thấy, BN khám cấp cứu do vết thương chiếm tới 13%. Tại bệnh 

viện đa khoa ở San Francisco năm 1988 là 29% BN phẫu thuật [8].  

Tại Bệnh viện Việt Đức, nghiên cứu của Nguyễn Thị Nga (2003): BN nhiễm HIV chiếm 
khoảng 1,17% tổng số BN đến khám (khoảng > 150 trường hîp/n¨m) [1]. Nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Huê: tuy BN nhiễm HIV chiếm 0,5% số BN đến khám, thấp hơn trước đây, nhưng 
do số BN đến khám và điều trị tăng nên số BN nhiễm HIV đến khám và điều trị vẫn cao, mỗi 
năm trung bình có gần 300 trường hợp, BN chấn thương nhiều hơn BN bệnh lý [2].  

* Về tuổi và giới:  

Nghiên cứu của Lê Anh Tuấn [3]: nhóm tuổi từ 20 - 30 chiếm tới 62%, tỷ lệ nam/n÷ là 
2,7/1. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Huª: BN đa số trẻ, tuổi trung bình 33,3 ± 8,8, chủ yếu là 
nam, tỷ lệ nam/nữ: 8/1. BN cấp cứu chiếm 0,6%, trong khi nhóm mổ phiên là 0,3%. BN chấn 
thương gặp nhiều hơn BN khám, điều trị bệnh do bệnh lý (58% so với 41%), tương tự nghiên 
cứu của Nguyễn Đức Chính [2, 4]. Nghiên cứu của chúng tôi: tỷ lệ nam/n÷ là 9/1, lứa tuổi gặp 
nhiều nhất từ 20 - 30 tuổi (> 40%). Như vậy, BN chấn thương nhiễm HIV ở Bệnh viện Việt 
Đức chủ yếu là trẻ, nam nhiều hơn nữ, khác biệt so với nhóm không chấn thương.  

Chấn thương chủ yếu là sọ não - hàm mặt và chi (bảng 1) (78,9%), tương đương nghiên 
cứu của Nguyễn Đức Chính và CS, với 66% [4].   

* Về cận lâm sàng:  

61% BN có CD4 < 200 tế bào (bảng 2), nghiên cứu trước đây là 10% [4]. Lê Anh Tuấn [3] 
gặp các trường hợp có CD4 < 200 tế bào, biểu hiện nhiễm trùng cơ hội, suy mòn, khối u và 
biểu hiện thần kinh, 70% có biểu hiện ho kéo dài. BN của chúng tôi có CD4 < 200 tế bào, 
nhưng không có biểu hiện lâm sàng bên ngoài của nhiễm trùng cơ hội hoặc ho kéo dài.  

Xét nghiệm viêm gan cho thấy có sự khác biệt với BN nhiễm HIV nội khoa. Theo Lê Đăng 
Hà, tỷ lệ đồng nhiễm HIV với HBV là 25,9%, với HCV là 23,3% [5], thấp hơn nhiều nghiên 
cứu của nước ngoài. Nghiên cứu của chúng tôi: 51% đồng nhiễm HCV, trong khi đồng nhiễm 
HBV chỉ có 14,6%. 

* Về phương pháp xử trí:  

Hiện nay, các biện pháp can thiệp ít xâm lấn như phẫu thuật nội soi có tác dụng làm giảm 
tỷ lệ biến chứng do BN phục hồi nhanh sau phẫu thuật ở nhóm nhiễm HIV. Ngoài ra, tổn 
thương ít trong quá trình phẫu thuật giúp giảm bớt nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế. 
Theo William, chỉ có khoảng 8% BN nhiễm HIV đến khám cấp cứu về bụng cần phải phẫu 
thu©t. Những phương pháp thăm dò như chụp cắt lớp có giá trị chẩn đoán để tránh phẫu 
thuật không cần thiết, nhất là những trường hợp huyết động ổn định [8, 10]. Nghiên cứu của 
chúng tôi: tỷ lệ BN phẫu thuật và điều trị bảo tồn gần như nhau (50,4% và 49,6%) (bảng 1). 
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Nghiên cứu của Vijaykumar: sử dụng kháng sinh kéo dài 7 - 8 ngày sau phẫu thuật và 
đều dùng phối hợp [9], chúng tôi đều dùng kháng sinh phối hợp sau mổ, chủ yếu nhóm B. 
lactam và aminoglycoside từ  5 - 7 ngày. 

* Biến chứng sau phẫu thuật:  

BN nhiễm HIV hầu như không khác biệt so với BN không nhiễm HIV. Nghiên cứu trên 56 

BN chấn thương nhiễm HIV tại Bệnh viện Bellevue (New York) cho thấy, tỷ lệ biến chứng sau 

phẫu thuật không khác biệt so với BN không nhiễm HIV [8]. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy có sự liên quan giữa tỷ lệ biến chứng và số lượng tế bào CD4, 
đặc biệt là biến chứng nhiễm trùng sau phẫu thuật. Duene nghiên cứu kết quả điều trị BN 
chấn thương nhiễm HIV giai đoạn 2000 - 2005 tại Bệnh viện Virginia (Mỹ): trong số 54 BN 
chấn thương nhiễm HIV so với 200 BN chấn thương không nhiễm HIV, cùng mức độ chấn 
thương và các yếu tố tương đồng như cơ chế, độ nặng của chấn thương thấy không có sự 
khác biệt về kết quả điều trị. Theo tác giả, thái độ xử trí những BN này cũng giống BN bình 
thường khác, thậm chí cả những trường hợp CD4 xuống thấp [10].  

Theo Vijaykumar [9]: tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật là 7,7%, tương tự nghiên cứu của 
chúng tôi. Biến chứng sau phẫu thuật chủ yếu là nhiễm khuẩn vết mổ (20 - 25%). Nhóm BN 
có CD4 thấp < 200 tế bào, nhiễm khuẩn vết mổ cao hơn. Theo Rose, biến chứng chiếm 
khoảng 20%, chủ yếu là nhiễm khuẩn vết mổ. Các tác giả đều thống nhất, biến chứng sau 
mổ và tỷ lệ tử vong liên quan chặt chẽ đến số lượng tế bào CD4 thấp, cả những trường hợp 
phẫu thuật do bệnh lý hoặc chấn thương đều ngang nhau [4, 9]. Nghiên cứu của Nguyễn 
Thanh Phong cho thấy, BN có số lượng tế bào lympho         < 1.000/mm3 có tỷ lệ biến chứng 
và tử vong là 51% và 87,5%, cao hơn nhóm có lympho > 1.000/mm3 (49% và 12,5%) [6].  

Việc đánh giá các dấu hiệu lâm sàng, kết hợp xét nghiệm cận lâm sàng để phân loại giai 
đoạn giúp đưa ra phác đồ xử trí thích hợp, nhằm cứu chữa người bệnh, đồng thời giảm bớt 
nguy cơ đối với nhân viên y tế, tránh phơi nhiễm với người bệnh nhiễm HIV, kiểm soát nhiễm 
khuẩn bệnh viện. Những trường hợp cấp cứu, tình trạng thương tổn hay bệnh lý nguy hiểm 
tính mạng cần phải xử trí ngay [8, 10]. Theo E. Foo: 2/13 BN phẫu thuật bụng tử vong ngay ở 
giai đoạn hậu phẫu liên quan tới bệnh lý về HIV, 5 BN sống được 17 tháng, BN giai đoạn AIDS 
cũng phục hồi như BN khác nếu được xử lý sớm.  

Ở nghiên cứu này, tỷ lệ biến chứng chiếm 18,7%, chủ yếu là nhiễm khuẩn vết mổ 
(16,3%). Tử vong 6,5%, chủ yếu là BN chấn thương sọ não và có chỉ số CD4 < 200 tế bào 
(bảng 4, 5), tương đương các tác giả trên thế giới. Hiện nay, do nhiều cở sở ở Việt Nam chưa 
có thiết bị xét nghiệm CD4 nên việc áp dụng công thức tính tế bào lympho cũng cho kết quả 
tiên lượng tương tự như xét nghiệm CD4. Những trường hợp tế bào lympho < 1.000/mm3 đều 
có biến chứng cao như trường hợp chỉ số CD4 < 200 tế bào [6, 7]. Trong số 41 trường hợp 
không được xét nghiệm CD4, tỷ lệ tế bào lympho < 1.000/mm3 chiếm 42,5%. 

 

Kết luận 
 

Ở Bệnh viện Việt Đức, do số người nhiễm HIV tăng nên nhiều BN nhiễm HIV đến khám 

và điều trị, trong đó có nhiều BN chấn thương. BN chủ yếu là nam giới và trẻ tuổi, chấn 
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thương gặp nhiều là sọ não và chi. Việc xử trí và kết quả điều trị như BN chấn thương không 

nhiễm HIV. Tuy nhiên, những BN có chỉ số CD4 < 200 tế bào có tỷ lệ biến chứng và tử vong 

cao hơn. Bên cạnh việc tư vấn để xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho BN chấn thương một 

cách có hệ thống, cần làm xét nghiệm tế bào CD4 để đánh giá giai đoạn và có thái độ xử trí 

thích hợp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị. 
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